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I. một số vấn đề lý luận và phương pháp luận về “Nhìn trước 
công nghệ”: 

 
Trong thế giới hiện đại, khoa học và công nghệ (KH&CN) đã trở thành yếu tố 

sống còn đối với xã hội, kinh tế và môi trường. KH&CN có thể giúp tạo dựng 

một xã hội phồn vinh và nâng cao chất lượng cuộc sống. Việc khai thác có hiệu 

quả công nghệ đã trở thành một yếu tố quyết định sức cạnh tranh của nền kinh 

tế. 

Tuy nhiên, chúng ta đang sống trong một thế giới đang thay đổi nhanh 

chóng, và các vấn đề môi trường toàn cầu (sự thay đổi khí hậu do hiệu ứng “nhà 

kính”, sự ô nhiễm đại dương, v.v...) đang nổi lên như những đe doạ lớn đối với 

sự tiến bộ của loài người. 

Để đối phó với những thay đổi này, hệ thống KH&CN phải có khả năng thay 

đổi phù hợp hoặc thích nghi các công nghệ hiện có, hoặc phát triển và ứng dụng 

các công nghệ mới. Với ý nghĩa đó, giá trị của Technology Foresight - TF (nhìn 

trước công nghệ) chính là cung cấp cho chúng ta một cơ hội đã được cân nhắc 
để nhìn trước và xem xét vai trò cần có của KH&CN trong tương lai. 

1. Định nghĩa về Foresight 
Hiện có nhiều cách định nghĩa khác nhau về Foresight, nhưng nhiều người 

đồng tình với quan niệm của OECD cho rằng: 

"Foresight là các nỗ lực có hệ thống hướng vào xem xét triển vọng dài hạn 
của khoa học, công nghệ, môi trường và xã hội nhằm xác định các công nghệ có 
ảnh hưởng lớn (công nghệ generic) và những lĩnh vực nghiên cứu có ý nghĩa 
chiến lược, có khả năng đưa lại các lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường lớn 
nhất có thể". 

Từ định nghĩa này, có một số khía cạnh ứng dụng đáng quan tâm: 

• Một là, các nỗ lực nhìn về tương lai cần phải có Hệ thống. 

• Hai là, các nỗ lực này thường liên quan tới các vấn đề dài hạn, thường 

là 10 năm và có thể từ 5 - 30 năm. 

• Ba là, Foresight là một quá trình hơn là một tập hợp các kỹ thuật và 

liên quan tới sự tham vấn và đối thoại giữa cộng đồng khoa học, những 

người sử dụng kết quả nghiên cứu và những nhà hoạch định chính sách. 

• Bốn là, trọng tâm của Foresight là hướng vào xác định các công nghệ 
generic mới xuất hiện, nghĩa là các công nghệ, nếu sử dụng chúng sẽ đưa 

lại lợi ích lớn cho một số ngành kinh tế hoặc xã hội. Đây cũng là những 

công nghệ đang ở giai đoạn tiền cạnh tranh và cần được tập trung đầu tư 
có chọn lọc để đảm bảo đẩy nhanh quá trình phát triển. 
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• Năm là, một trọng tâm khác là các nghiên cứu có ý nghĩa chiến lược, 

nghĩa là các công trình nghiên cứu cơ bản nhằm tạo cơ sở tri thức vững 

chắc để giải quyết những vấn đề thực tiễn đã được nhận dạng, cả trước 

mắt và lâu dài. 

• Sáu là, nghiên cứu về Foresight cũng cần phải quan tâm tới cả các lợi ích 

xã hội (và những ảnh hưởng tiêu cực về xã hội) của các công nghệ mới, 

chứ không chỉ là các ảnh hưởng tới công nghiệp và kinh tế. 

 

Ngoài các đặc điểm nêu trên, cũng cần nhấn mạnh sự khác biệt giữa 

Foresight (Nhìn trước) và Forecasting (dự báo). 

 

Mặc dù có chung một đối tượng nghiên cứu là những quá trình và hiện tượng 

sẽ diễn ra trong tương lai, nhưng cách tiếp cận của Foresight và Forecasting lại 

có những điểm khác biệt rất đáng lưu ý: Để hiểu rõ vấn đề này, chúng ta có thể 

phân tích 2 sơ đồ nguyên lý sau (Sơ đồ 1 và sơ đồi 2). 

 

 

Sơ đồ 1: Tính triển vọng của công nghệ 
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Sơ đồ 2: Các yếu tố có ảnh hưởng tới nhìn trước về công nghệ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Từ đây, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra sự khác biệt quan trọng giữa 

“Nhìn trước về công nghệ” và “Dự báo công nghệ” (Technology 

Forecasting): 

 

• Nếu như “Dự báo công nghệ” nhằm vào việc chỉ ra “công nghệ nào sẽ xuất 

hiện vào thời điểm nào trong tương lai” (chẳng hạn, các nhà khoa học dự 

báo rằng vào năm 2005, có thể tìm ra thuốc chữa AIDS) hay là dựa chủ yếu 

vào cách tiếp cận ngoại suy, thì “Nhìn trước công nghệ” lại có chức 

năng xác định “công nghệ gì mong muốn đạt được trong tương lai?” (chẳng 

hạn, do tình hình tỷ lệ người cao tuổi ở Nhật ngày một tăng, cho nên người 

Nhật lại rất quan tâm tới các công nghệ điều trị bệnh hay quên ở người già), 

hay là dựa chủ yếu vào cách tiếp cận định mức. 

• Nếu như “Dự báo công nghệ” chỉ nhấn mạnh tới “tính khả thi về mặt KH&CN” 

(hay là sức đẩy của KH&CN) thì "Nhìn trước công nghệ" không chỉ quan tâm 

tới “tính khả thi về mặt KH&CN” (hay là sức đẩy của KH&CN) mà còn chú ý 

tới “tính hấp dẫn về mặt thị trường” (hay là sức kéo về mặt thị trường). 

�Sức kéo của nhu cầu� 

Các nhu cầu về 
kinh tế, xã hội 
và môi trường  

�Sức đẩy của 
KH&CN�

Các mặt mạnh và 
nguồn lực 

KH&CN hiện có 

Các lợi thế và 
nguồn lực về 

KT,XH và môi trường   

Các cơ hội 
KH&CN  

có thể mở ra 

Phân tích TF
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Với những khác biệt cơ bản về cách tiếp cận (hay triết lý) nêu trên, có thể 

nói rằng dựa vào công cụ “nhìn trước công nghệ”, người ta có thể chủ động lựa 
chọn các phương án phát triển cho tương lai, vừa “tích cực” (khai thác được 

các cơ hội do các thành tựu KH&CN đưa lại), vừa “hiện thực” (đáp ứng được 

các đòi hỏi của nhu cầu thực tiễn đặt ra và khả năng đảm bảo về nguồn lực). 

Đặc biệt, đối với các nước chậm phát triển đi sau, với tiềm lực kinh tế và năng 

lực KH&CN còn nhiều hạn chế, nếu sớm nắm bắt và làm chủ được công cụ 

Foresight thì có thể tránh được những quyết định chạy theo các hướng KH&CN 
tiên tiến một cách thiếu cân nhắc (“mù quáng”), không đáp ứng những đòi hỏi 
bức xúc do nhu cầu đất nước đặt ra hoặc dập khuôn theo “lối mòn” của những 
nước đi trước (bỏ qua những “cơ hội mới” do các thành tựu KH&CN thế giới 
đưa lại). 

2. Những đầu ra có thể chờ đợi của Foresight 
Như đã đề cập ở phần trên, hoạt động dự báo công nghệ có thể không liên 

quan trực tiếp tới quá trình ra quyết định (chỉ nhằm chủ yếu vào nhận biết khả 

năng của KH&CN của thế giới có thể đạt tới đâu và đi theo xu thế nào?). Những 

thông tin này mang nặng tính "khuyến cáo”. Ngược lại, bản thân cách tiếp cận 

Foresight đã hàm ý tới yêu cầu hỗ trợ cho quá trình ra quyết định. Bởi vậy, 

trước khi quyết định tổ chức quá trình Foresight cần biết được khả năng ứng 
dụng của công cụ này. 

Qua nghiên cứu kinh nghiệm của các nước đi trước, các chuyên gia đã tổng 

kết được 6 khả năng hỗ trợ ra quyết định của hoạt động Foresight. 

2.1.  Giúp xác định các định hướng chung về chính sách khoa học và xây 

dựng các chương trình hành động. 

2.2.  Giúp xác định các ưu tiên - Đây có thể là mục tiêu quan trọng nhất của 

Foresight và cũng là động lực thôi thúc các nước tiến hành các nghiên 

cứu về Foresight nhằm giải quyết mâu thuẫn thường nẩy sinh giữa một 

bên là nguồn lực luôn có hạn và bên kia là đòi hỏi ngày càng lớn của 

các nhà nghiên cứu. 

2.3. Giúp xác định các xu thế đang xuất hiện và có ý nghĩa quan trọng đối 

với quá trình hoạch định chính sách trong tương lai. 

2.4.  Tạo nên sự đồng thuận (Consensus) - thông qua hoạt động Foresight có 

thể giúp cho các nhà khoa học, các tổ chức tài trợ, người sử dụng kết 

quả nghiên cứu bàn thảo, tranh luận và thuyết phục lẫn nhau về những 

nhu cầu và khả năng đã được xác định. 

2.5. Thúc đẩy các quyết định chính sách phù hợp với mối quan tâm của các nhóm 
lợi ích khác nhau đối vơí hệ thống nghiên cứu và phát triển (R&D). 
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2.6. Thúc đẩy việc trao đổi thông tin trong nội bộ cộng đồng nghiên cứu, 

giữa họ với cộng đồng những người sử dụng kết quả nghiên cứu, với 

quảng đại quần chúng, với các nhà hoạch định chính sách. 

3. Foresight và nhiệm vụ xác lập ưu tiên. 

Có thể nói trong các đầu ra nêu trên, tác động hỗ trợ xác định ưu tiên của 

hoạt động Foresight có tầm quan trọng lớn hơn cả. Đây là động lực chính khích 

lệ nhiều nước, nhiều cấp quan tâm tổ chức tiến hành các công trình nghiên cứu 

về Foresight. 

Về  bản chất, việc xác định ưu tiên là sự lựa chọn đồng thuận giữa các hoạt 

động nhằm chỉ ra đâu là các hoạt động có tầm quan trọng hơn cả so với hoạt 
động khác. Đây là đòi hỏi khách quan bởi lẽ mọi quốc gia, mọi ngành, mọi cấp 

đều luôn phải đối mặt với những thách thức, thời gian có hạn, nguồn lực có hạn. 

Tuy nhiên, kinh nghiệm áp dụng các hoạt động Foresight trong giai đoạn đầu 

(những năm 80) chỉ ra rằng đây không phải là việc làm được các nhóm lợi ích 

khác nhau ủng hộ bởi vì không phải lúc nào cũng tìm được sự trùng hợp về mặt 

lợi ích (chẳng hạn, giới hàn lâm thường quan tâm tới “tính mới” về mặt khoa 

học trong khi giới doanh nghiệp lại chú ý nhiều tới “tính triển vọng” về mặt thị 

trường). 

Rất may, cũng qua kinh nghiệm thực tiễn, đến nay các giới đều thừa nhận 

rằng mặc dù việc xác định ưu tiên là một quyết định khó khăn đặc biệt ở cấp 

quốc gia, nhưng đây là nhiệm vụ không thể né tránh ở mọi cấp ra quyết định và 

cần phải coi trọng cách tiếp cận hệ thống với sự tham gia của các cộng đồng đại 

diện cho các nhóm lợi ích khác nhau,. 

Tuy nhiên, phụ thuộc vào cấp ra quyết định, cách tiếp cận lựa chọn có thể có 

vai trò khác nhau. Chẳng hạn, nếu như ở cấp chính sách (cấp đường lối) người 

ta coi trọng cách tiếp cận “từ trên xuống” (top - down), còn ở cấp chiến lược 

hoặc cấp hành động cách tiếp cận “từ dưới lên” (bottom - up) thường được lưu ý 

nhiều hơn. 
Kinh nghiệm cũng chỉ ra rằng những yếu tố quan trọng đối với các công trình 

nghiên cứu về Foresight thành công hướng vào xác định các ưu tiên là: 

• Mục tiêu của hoạt động Foresight cần phải xác định rõ ràng ngay từ 
đầu. 

• Phải huy động sự tham gia của những người sử dụng kết quả nghiên cứu, 
những nhà nghiên cứu và các tổ chức tài trợ cho nghiên cứu. 

• Cần chú ý kết hợp đồng thời 2 cách tiếp cận “từ trên xuống” và “từ dưới 
lên” trong quá trình tham vấn ý kiến chuyên gia. 
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• Cơ chế thực hiện các nghiên cứu Foresight cần được tổ chức như một 
quá trình (cần điều chỉnh, cập nhật bổ sung khi tình hình có những thay 

đổi, tránh cam kết “cứng”). 

• Quá trình không phải là một hoạt động “nhất thời” (làm một lần) mà 

phải lặp lại một cách thường xuyên qua một khoảng thời gian nhất định 

để có thể tính tới những “thông tin phản hồi” (feed back) và những xu 

thế phát triển mới xuất hiện. 

Đặc biệt, đối với việc lựa chọn ưu tiên ở cấp quốc gia điều có ý nghĩa đặc 

biệt quan trọng là phải có sự cam kết và hỗ trợ mạnh của cấp lãnh đạo cao 
nhất của Nhà nước để cộng đồng KH&CN, cộng đồng công nghiệp tích cực 

tham gia quá trình nghiên cứu về Foresight và chấp nhận các kết quả nghiên 

cứu về Foresight. 

4. Một số vấn đề phương pháp luận cần lưu ý 

Như đã đề cập ở trên, khi tiến hành các nghiên cứu Foresight điều quan trọng 

để có thể duy trì một tương lai cân đối cần kết hợp giữa “sức đẩy của khoa học” 

và “sức kéo của nhu cầu” - những nhân tố có ảnh hưởng quyết định  tới sự phát 

triển trong dài hạn. 

• Những nhân tố thuộc “sức đẩy của khoa học” bao gồm việc tạo ra các 
cơ hội công nghệ hoặc cơ hội thương mại nhờ các hoạt động nghiên cứu; 

và tạo ra các mặt mạnh và các nguồn lực để có thể khai thác các cơ hội 

này. 

• Những nhân tố thuộc “sức kéo của nhu cầu” bao gồm các ưu tiên và nhu 
cầu của các cộng đồng khác nhau. Chính sự phát triển của sản xuất có 

thể tạo môi trường sử dụng các công nghệ hiện có hoặc các công nghệ 

thông qua cơ chế “sức kéo của nhu cầu”. 

Do bản chất tác động qua lại của hoạt động Foresight cho nên bản thân quá 
trình tổ chức và sản phẩm đầu ra của hoạt động Foresight đều rất quan 

trọng. Nhiều chuyên gia còn cho rằng bản thân quá trình tổ chức nhiều khi 

còn quan trọng hơn là kết quả của hoạt động Foresight bởi lẽ chính chất lượng 
của quá trình tổ chức quy định chất lượng của sản phẩm đầu ra. Các chuyên 

gia đã đưa ra 6 tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của quá trình này (trong tiếng 

Anh, được viết tắt là 6 Cs’: (Communication, Concentration, Coordination, 

Consensus, Commitment, Comprehension): 

• Communication: (trao đổi thông tin) - yêu cầu của tiêu chuẩn này là 

trong quá trình tổ chức nghiên cứu Foresight cần huy động được đại 

diện các nhóm lợi ích khác nhau cùng tham gia, cùng trao đổi, cùng đối 

thoại để làm rõ những vấn đề cần tập trung giải quyết. 
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• Concentration: (biết tập trung) - cần tập trung vào những vấn đề dài hạn 
để các bên tham gia cùng suy nghĩ về những vấn đề của tương lai, tránh 

cách tiếp cận quá thiển cận, quá thực dụng. 
• Coordination: (điều phối) - cần tạo bầu không khí thuận lợi để các bên 

cùng thúc đẩy hình thành mối quan hệ hợp tác có hiệu quả trong các 

hoạt động R&D. 
• Consensus: (đồng thuận) - qua trao đổi, đối thoại, thuyết phục lẫn 

nhau cần tạo dựng được sự đồng thuận giữa các bên về các định 

hướng cho tương lai, về các ưu tiên trong công tác R&D cần tập 

trung giải quyết. 
• Commitment: (sự cam kết) - cần thuyết phục được các tổ chức/cá nhân 

có trách nhiệm cam kết thực thi các thay đổi trong tương lai phù hợp với 

các kết quả phân tích do hoạt động Foresight khuyến cáo. 
• Comprehension: (đồng bộ) - cần khích lệ các bên có liên quan hiểu 

được những thay đổi đang diễn ra trong lĩnh vực hoạt động của họ, cả ở 

trên thế giới và trong nước, và từ đó có những hành động phối hợp điều 

khiển để hướng tới các mục tiêu mong đợi trong tương lai. 
Đồng thời, kinh nghiệm của các nước cũng chỉ ra rằng, hoạt động Foresight 

cần được tiến hành ở các cấp khác nhau, từ các cơ quan có trách nhiệm điều 

phối chung chính sách KH&CN quốc gia, thông qua các hiệp hội công nghiệp 

tới các công ty hoặc các tổ chức nghiên cứu khoa học. Hơn thế nữa, các hoạt 

động Foresight ở các cấp khác nhau cần phải liên kết với nhau trong một quá 

trình để các kết quả đầu ra là các bước nối tiếp nhau, bổ sung cho nhau. 

Các phương pháp cụ thể được vận dụng nhiều trong nghiên cứu Foresight: 
Trong số nhiều phương pháp được các nước sử dụng có thể nêu 6 phương 

pháp chủ yếu sau: 

(1) Phương pháp ngoại suy: tư tưởng cơ bản của phương pháp này giả định 

rằng tương lai là sự tiếp diễn của hiện tại; và kinh tế, xã hội và công nghệ sẽ 

tiếp tục theo mẫu hình tuần tự (tiệm tiến). Phương pháp này chủ yếu phát huy 

tác dụng đối với các quá trình ngắn hạn. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng tài 

chính ở Châu á bắt đầu năm 1996 cũng chỉ ra những hạn chế của cách tiếp cận 

này. 

(2) Phương pháp điều tra Delphi: Thực chất của phương pháp này là sử 

dụng các chuyên gia để xác định các khả năng phát triển công nghệ có thể 

trong vòng 10 - 20 năm tới và đánh giá khả năng và thời điểm hiện thực hoá các 

công nghệ này. 
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Quy trình được thực hiện như sau: người ta gửi phiếu hỏi tới các chuyên gia 

lấy ý kiến trả lời qua một số vòng lặp lại nhằm thu hẹp sự khác biệt giữa sự 

đánh giá của chuyên gia. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng trong một số trường hợp, sự 

đánh giá của một số ít chuyên gia lại có thể giúp ta có được những viễn cảnh 

tương lai chính xác hơn ý kiến của số đông chuyên gia. 

Kỹ thuật Delphi có một số ưu điểm đáng lưu ý: 

-  Một là, nó cho phép xử lý tổng hợp ý kiến của một số đông chuyên gia. 

- Hai là, phương pháp này khá phù hợp với cách tiếp cận dài hạn (thông 

thường từ 10 đến 30 năm sau). 

- Ba là, nó cho phép phát huy được những mặt mạnh của cả quá trình điều 

tra ý kiến chuyên gia (thông qua một số vòng lấy ý kiến dễ tạo nên sự 

đồng thuận và tập trung vào những vấn đề quan trọng). 

- Bốn là, phương pháp này có thể áp dụng đối với các nước khác nhau. 

Điều đó cho phép các nhà nghiên cứu so sánh các kết quả để xác định 

mức độ ảnh hưởng tới các quốc gia khác nhau. 

Tuy nhiên, phương pháp này cũng có một số nhược điểm cần quan tâm, đặc 

biệt đối với các công trình điều tra quy mô lớn, như: 

- Mất nhiều thời gian điều tra và chi phí tương đối lớn. 

- Đòi hỏi phải có sự tham gia một số lượng chuyên gia đủ lớn để có thể xử 

lý theo phương pháp thống kê. 

Phương pháp Delphi được sử dụng khá rộng rãi ở các nước châu á, chủ yếu ở 

Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan và các nước châu Âu, chủ yếu ở CHLB Đức và 

Pháp. 

(3) Phương pháp tham vấn (Concultation). Phương pháp này sử dụng cách 

tiếp cận tham vấn cộng đồng để hình thành triển vọng dài hạn mong đợi trong 

tương lai (thường từ 10 đến 20 năm sau). Các tương lai mong đợi được hình 

thành trên cơ sở phân tích của các chuyên gia về các xu thế đang hình thành và 

ngoại suy. 

Như đã biết, thế giới luôn thay đổi với nhiều tương lai có thể xẩy ra, với 

những khả năng rộng rãi cho sự lựa chọn. Còn các tương lai mong đợi là những 

bối cảnh mà từng cộng đồng muốn đạt tới phù hợp với hệ thống giá trị và 

nguyện vọng của mình. Tuy nhiên, để làm được điều này người ta phải xác định 

được những vấn đề then chốt, những động lực chủ yếu quyết định sự thay đổi 

trong hoạch định chiến lược phát triển quốc gia nhằm đạt tới tương lai mong 

đợi và chủ động đón bắt những thay đổi khả dĩ đã được nhận dạng (để không 

bỏ lỡ những thời cơ có thể được tạo ra trong tương lai). 
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Kỹ thuật này khá phù hợp để ta có thể khai thác các lợi ích của quá trình tham 
vấn theo cách tiếp cận Foresight đã nêu ở phần trên (yêu cầu trao đổi thông tin - 
Commucation, điều phối - Coordination, cam kết - Commitment và tổng hợp 
Comprehension). 

Giống như phương pháp Delphi, đây là kỹ thuật cũng đòi hỏi nhiều thời gian và 
chi phí (vì phải huy động nhiều loại chuyên gia tham gia thực hiện). Tuy nhiên, 
khác với phương pháp Delphi, đây là kỹ thuật cho phép xử lý những vấn đề mamg 
tính đặc thù (hoặc về truyền thống văn hoá, hoặc về điều kiện phát triển) của một 
số nước nhất định. 

Kỹ thuật này đã được sử dụng khá thành công ở một số nước như áo và Hà 
Lan. 

(4) Phương pháp kịch bản (Scenario). Phương pháp này sử dụng cách tiếp cận 
định hướng rõ nét hơn phương pháp tư vấn để phát triển các kịch bản cho tương 
lai. Dựa vào một số nhóm các chuyên gia và các nhóm lợi ích đại diện, người ta 
xác định các kịch bản phát triển công nghệ trong một lĩnh vực nhất định trong 10 - 
20 năm sau. Sau đó người ta suy đoán về những sự kiện khả dĩ, thậm chí có thể 
khó tin, có thể diễn ra để thay đổi mẫu hình phát triển hiện có, chẳng hạn, những 
thay đổi chính trị lớn, các cuộc chiến tranh, các tai biến thiên nhiên; và từ đó đưa 
ra các kịch bản ứng với các trường hợp tốt nhất và xấu nhất. Những thông tin này 
sẽ cung cấp cơ sở cho lựa chọn chiến lược phát triển, cho phép người ta có thể 
phản ứng một cách linh hoạt hơn với những thay đổi lớn của tình hình thực tiễn sẽ 
diễn ra trong tương lai. Kỹ thuật kịch bản đã được nhiều công ty và cơ quan 
nghiên cứu sử dụng để hoạch định chiến lược kinh doanh và hỗ trợ xác định ưu 
tiên. 

(5) Kỹ thuật phân tích thông tin patent. Đây là cách tiếp cận ngắn hạn dựa vào 
việc phân tích cơ sở dữ liệu patent để xác định những công nghệ mới xuất hiện và 
khả năng ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau. Đây là kỹ thuật được sử dụng 
nhiều trong việc lập kế hoạch đổi mới công nghệ ở cấp công ty và phân tích các 
đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên cũng cần thận trọng khi sử dụng các thông tin 
patent trong phân tích Foresight bởi vì các dữ liệu patent quốc gia thường phản 
ánh xu thế công nghệ của nước xuất sứ và khó có thể sử dụng để tiến hành các so 
sánh quốc tế. 

Ưu tiểm cơ bản của kỹ thuật này là có thể sử dụng cơ sở dữ liệu patent cập nhật 
thường xuyên và với chi phí không nhiều. Phương pháp này được các công ty công 
nghệ cao của CHLB Đức sử dụng khá thường xuyên. 

(6) Phương pháp phân tích các công nghệ then chốt (Critical Technologies) 
Phương pháp này chủ yếu dựa vào một nhóm nhỏ các chuyên gia được chọn lọc để 

xác định danh mục các công nghệ generic phù hợp với tương lai phát triển kinh tế của 
quốc gia. Phương pháp này thường được vận dụng để xác định các công nghệ then chốt 



 12

trong công nghiệp và quốc phòng. Ưu điểm cơ bản của phương pháp này là tương đối 
dễ thực hiện. Nhược điểm đáng lưu ý của phương pháp này là không cho phép khai 
thác được nhiều lợi ích của bản thân quá trình Foresight (vì kỹ thuật này chỉ tiến hành 
một vòng lấy ý kiến chuyên gia), và thường bị ảnh hưởng thiên lệch của nhóm chuyên 
gia được chọn lựa. Một nhược điểm khác là các thông tin quá chung ít phù hợp đối với 
yêu cầu hoạch định các chiến lược chi tiết và xác định ưu tiên. 

Một số nhận xét chung 
Trong một vài thập niên gần đây nhiều nước đã thừa nhận Foresight là một công cụ 

để hướng nỗ lực của cộng đồng KH&CN (hiểu theo nghĩa rộng) vào mục tiêu tạo ra sự 
phồn vinh về kinh tế và cải thiện chất lượng cuộc sống. Sở dĩ có tình hình trên vì trong 
bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ đang diễn ra khá sôi động hiện nay, ngày càng có 
nhiều người thống nhất với nhận định rằng những công nghệ generic mới xuất hiện sẽ 
tạo ra sự thay đổi nay thành cách mạng trong công nghiệp, kinh tế, xã hội và môi 
trường trong thập niên tới đây. Khác với các giai đoạn phát triển trước đây, đến lượt 
mình, sự phát triển của bản thân các công nghệ mới xuất hiện này lại tuỳ thuộc chủ 
yếu vào thành tựu trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Chính vì vậy, nếu quốc gia nào 
sớm nhận biết được những xu hướng phát triển công nghệ mới, và đặc biệt quan trọng 
hơn, nếu biết tập trung nguồn lực vào những lĩnh vực nghiên cứu có ý nghĩa chiến lược 
đối với quốc gia thì mới có thể đảm bảo sự phát triển nhanh và có hiệu quả trong bối 
cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các nền kinh tế. Chính đây là động lực thôi 
thúc không chỉ các nước công nghiệp phát triển đi trước (Mỹ, Nhật, CHLB Đức,...) mà 
ngay cả các nước chậm phát triển đi sau (Trung Quốc, Thái Lan, Nam Phi...) quan tâm 
đầu tư cho lĩnh vực nghiên cứu về Foresight; và coi đây là một công cụ hỗ trợ quan 
trọng cho khâu lập kế hoạch chiến lược, xác định ưu tiên, cả ở cấp quốc gia, ngành, 
công ty và tổ chức nghiên cứu khoa học. 

Tuy nhiên, điều cần đặc biệt lưu ý ở đây là, mặc dù các chuyên gia phương pháp 
luận đã tổng kết được nhiều quy trình và kỹ thuật phân tích về Foresight, nhưng kinh 
nghiệm của các nước đi trước cũng chỉ ra rằng việc lựa chọn cách tiếp cận phương 
pháp luận và các phương pháp cụ thể trong điều kiện cụ thể của từng nước lại tuỳ thuộc 
khá lớn vào trình độ phát triển kinh tế, khoa học, công nghệ, truyền thống văn hoá, bối 
cảnh xã hội của từng quốc gia. Hay nói cách khác, không thể áp dụng một cách máy 
móc những phương pháp, những kỹ thuật có thể đã thành công ở nước ngoài. 

Điều này đòi hỏi mỗi nước phải tạo được năng lực và bản lĩnh vừa chủ động học 
hỏi, tiếp thu những nguyên lý chung về phương pháp luận Foresight, những kinh 
nghiệm của các nước đi trước; vừa thử nghiệm, tìm tòi, vừa học vừa làm để tìm ra 
“cách đi”, “cách làm” phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của nước mình. Chính đây là 
một trong những thách thức lớn trong bước khởi đầu đối với những nước chậm phát 
triển đi sau. Tránh khuynh hướng “nóng vội” “đơn giản hoá” đối với “công cụ phân 
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tích” có khả năng hỗ trợ quan trọng ở tầm định hướng chiến lược, nhưng lại bị chi 
phối bởi nhiều yếu tố mang tính đặc thù quốc gia và khá “nhạy cảm” về mặt xã hội. 
II. kinh nghiệm tổ chức nghiên cứu “Nhìn trước công 
nghệ” ở nước ngoài 

Qua tìm hiểu kinh nghiệm tổ chức nghiên cứu TF của những nước có nguồn 

tư liệu, có thể nhận thấy rằng: 

Tuy triết lý và nguyên tắc của cách tiếp cận TF có những điểm chung, nhưng 

tuỳ theo trình độ phát triển, quy mô dân số, truyền thống khoa hoc, v.v... mỗi 

nước có cách tổ chức và bước đi riêng. 
 
Trên cơ sở những nguồn tư liệu với tới được, sau khi nghiên cứu phân loại, 

trong khuôn khổ bản Báo cáo tổng hợp, Đề tài đã chọn lọc và chỉ tập trung giới 

thiệu kinh nghiệm của một số nước ít nhiều có giá trị gợi suy đối với Việt Nam. 

1. Kinh nghiệm của Vương Quốc Anh. Đây có thể tạm coi là nước đại diện 

cho nhóm nước công nghiệp phát triển lớn. Hơn nữa, Anh là nước có truyền 

thống lâu đời trong lĩnh vực dự báo và Foresight, có các chuyên gia hàng đầu 

của thế giới trong lĩnh vực TF. 

Có thể nói quá trình phát triển hoạt động dự báo và TF của nước Anh là bức 

tranh thu nhỏ của lịch sử (các giai đoạn) phát triển hoạt động TF của thế giới. 

Mặc dù vậy, bản thân sự "thăng trầm" của hoạt động TF ở nước Anh cũng rất có 

ý nghĩa gợi suy đối với các nước chậm phát triển đi sau nếu muốn khởi sự các 

chương trình/dự án TF. 

2. Kinh nghiệm của nước áo. Đây là trường hợp tương đối điển hình cho 

nhóm nước có trình độ phát triển tương đối cao nhưng quy mô dân số lại tương 

đối nhỏ (dưới 20 triệu người). Với ý đồ chiến lược muốn đi tìm "khe hở" (niche) 

của thị trường thế giới để có thể phấn đấu vươn lên "dẫn đầu thế giới" trong 

một số lĩnh vực có thế mạnh về công nghệ, nước áo đã quyết định vận dụng 

cách tiếp cận TF. 

3. Kinh nghiệm của Hà Lan. Cũng là nước có trình độ phát triển tương đối 

cao và quy mô dân số vào loại nhỏ, nhưng Hà Lan có thế mạnh về nông nghiệp. 

Qua phân tích kinh nghiệm triển khai dự án TF trong ngành nông nghiệp của 

nước này, chúng ta có thể học hỏi được nhiều điều về cách tổ chức nghiên cứu 

TF đối với một ngành kinh tế. Đặc biệt là kinh nghiệm lựa chọn cách tiếp cận 
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phương pháp luận phù hợp với điều kiện một nước nhỏ (số lượng chuyên gia 

trong nước không đủ lớn) 

4. Kinh nghiệm của Hàn Quốc. Đây có thể coi là nước đại diện cho nhóm 

nước mới công nghiệp hoá (NICs). Một nước có tham vọng vươn lên "bắt kịp" 

với các nước phát triển đi trước trong một số lĩnh vực công nghệ cao. Với ý đồ 

chiến lược trên, Hàn Quốc đã quyết định vận dụng cách tiếp cận TF để xác dịnh 

các nhiệm vụ nghiên cứu ưu tiên trong Chương trình trọng điểm cấp quốc gia: 

"han project". Qua đây chúng ta có thể hiểu được tác dụng của cách tiếp cận 

TF đối với việc hình thành chương trình trọng điểm cấp nhà nước. 

5. Kinh nghiệm của Trung Quốc. Có thể tạm coi đây là trường hợp đại diện 

cho nhóm nước đang phát triển có quy mô lớn và đang trong quá trình chuyển 

đổi từ kế hoạch hoá tập trung sang cơ chế thị trường. Trong một chừng mực nào 

đó, kinh nghiệm tổ chức nghiên cứu TF của Trung Quốc rất có ý nghĩa gợi suy 

đối với Việt Nam. 

6. Kinh nghiệm của Thái Lan. Trong nhóm nước ASEAN, Thái Lan không 

phải là nước có trình độ phát triển cao, nhưng lại là nước sớm nhận thức được 

tầm quan trọng của cách tiếp cận TF và đã có những nỗ lực khá kiên định trong 

lĩnh vực này. Với sáng kiến thành lập Trung tâm TF của APEC đặt tại Băngkok 

và chính phủ Thái Lan là nước đồng tài trợ (∗), nước chủ nhà đã khai thác được 

"chất xám" của đội ngũ chuyên gia hàng đầu của khu vực và quốc tế hỗ trợ Thái 

Lan trong những dự án TF của bản thân Thái Lan và điều quan trọng hơn, đã 

giúp cho cộng đồng KH&CN và các quan chức Chính phủ có một "cách nhìn 

mới" đối với những vấn đề dài hạn có ảnh hưởng lớn tới tương lai phát triển của 

đất nước. 

7. Kinh nghiệm của Nam Phi. Đây có thể coi là nước đại diện cho châu Phi. 

Mặc dù mới triển khai, nhưng Nam Phi đã có cách tiếp cận khá hệ thống và 

toàn diện với ý đồ muốn biến Nam Phi trở thành trung tâm KH&CN của cả 

vùng. Tuy chưa có những tư liệu chi tiết về mức độ ảnh hưởng của các khuyến 

nghị TF đối với các cấp ra quyết định, nhưng dự án TF của Nam Phi đã giúp tạo 

nên một cách nhìn mới đối với tương lai phát triển của quốc gia này. 

 
                                              
(∗) Trong vòng 3 năm đầu Chính phủ Thái Lan đã tài trợ 2 triệu USD  
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Trong khuôn khổ chuyên đề này chúng tôi xin được tập trung giới thiệu về 2 

nội dung quan trọng sau: 

A.  Nhìn trước công nghệ đối với các nước đang phát triển - 
quan điểm của unido 

Nhân tham dự Hội thảo bàn về nghiên cứu khả thi thành lập Trung tâm TF 

của APEC đặt tại Băngkok, họp tại thành phố Chiang Mai, Thái Lan, 10 - 

13/6/1997 Ông Peter Ellwoad, một quan chức của UNIDO, đã có một bản tham 

luận quan trọng với tiêu đề “Nhìn trước công nghệ đối với các nước đang phát 

triển”. Từ kinh nghiệm thực tiễn giúp đỡ các nước Mỹ La tinh, ông đã trình bày 

một số vấn đề rất đáng quan tâm. 

1. Các nước đang phát triển có thể thu nhận được những lợi ích gì từ hoạt 

động TF? 

ở đây tác giả đã đặt một số câu hỏi khá trực diện như: 

• Liệu trong bối cảnh các nước đang phát triển, có nên hiểu và vận dụng 

nguyên xi cách tiếp cận TF như các nước OECD không? 

• Liệu có thể sử dụng ngay phương pháp luận, hay thậm chí các kết quả 

nhìn trước cho bối cảnh phát triển của họ không? 

• Hoặc cần phải thay đổi như thế nào đó để phù hợp với bối cảnh các nước 

đang phát triển? 

Lý do về sự phân vân này vì người ta cho rằng: 

- Trong điều kiện các nước đang phát triển số lượng các chuyên gia công 

nghệ có trình độ cao không nhiều (so với các nước phát triển), cho nên 

mức độ phản hồi (trả lời các câu hỏi) trong các cuộc điều tra thường thấp. 

- Trình độ phát triển công nghệ ở một số nước còn tương đối thấp, cho nên 

rất khó có thể chuyển các kết quả nghiên cứu TF vào các quyết định 

hoạch định chính sách của Chính phủ và chiến lược sản xuất kinh doanh 

của các doanh nghiệp. 

Theo UNIDO, nhìn về dài hạn, TF có thể đưa lại lợi ích rất thiết thực đối với 

việc hoạch định chính sách công nghệ công nghiệp và hình thành chiến lược 
công nghiệp của công ty. Những lợi ích này cũng có ý nghĩa đối với các ngành 

kinh tế khác. 

Theo tác giả, ngành công nghiệp có thể nhận được các lợi ích từ TF ở một số 

mặt quan trọng sau: 
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• Giúp các nhà quản lý công nghiệp có thể cùng nhau khai thác có hiệu quả 

các khả năng khoa học, công nghệ hướng vào đáp ứng các nhu cầu mới 

nảy sinh của thế kỷ XXI (tạo được các liên kết có ý nghĩa chiến lược). 

• Giúp các nhà công nghiệp cam kết đầu tư nhiều hơn cho các công trình 

nghiên cứu và phát triển có ý nghĩa chiến lược (đây có thể là những công 

trình họ tự tiến hành hoặc được Nhà nước hỗ trợ, hoặc cùng triển khai với 

các công ty và các viện nghiên cứu khác). Vì họ đã thấy rõ hơn vai trò 

sống còn của công tác R&D đối với việc tăng cường tính cạnh tranh của 

công nghiệp (Các đổi mới công nghệ). 

• Cung cấp cho các nhà quản lý công nghiệp những thông tin chiến lược 

quan trọng về động thái phát triển dài hạn, dựa vào đó họ có thể nhìn 

nhận lại mặt mạnh, điểm yếu, những cơ hội và những thách thức mà từng 

công ty phải đối mặt trong quá trình lập kế hoạch chiến lược phát triển 

(lập kế hoạch chiến lược). 

Kinh nghiệm của các nước công nghiệp chỉ ra rằng, các nhà công nghiệp 

tham gia vào các công trình nghiên cứu TF đã nhận thấy giá trị to lớn đối với 

việc quản lý công nghệ ở tầm trung hạn và dài hạn. Chính vì vậy, cách tiếp cận 

quản lý đang có xu hướng chuyển mạnh từ quản lý ngắn hạn sang quản lý chiến 

lược (dài hạn). 

Đối với các nhà lập kế hoạch của Chính phủ, Foresight có thể đưa lại 

những lợi ích gì? 

- Một là, giúp chỉ ra những triển vọng có thể (Alternative Perspectives) đối 

với các hoạt động hiện nay (để không hành động một cách “mù quáng”). 

-  Hai là, giúp đảm bảo cho KH&CN có được những đóng góp cho các mục 

tiêu quốc gia và đánh giá lại xem hệ thống hiện có cần phải làm gì để có 

thể đáp ứng các nhu cầu trong tương lai. 

-  Ba là, giúp quản lý được quá trình thay đổi và chỉ ra những vấn đề cần 

giải quyết ngay để bắt kịp với những thay đổi trong tương lai như: trình 

độ chuyên môn, nghiệp vụ của người lao động; môi trường thúc đẩy đổi 

mới, văn hoá đổi mới, v.v... 

-  Bốn là, cung cấp cơ sở thông tin giúp cho khu vực sản xuất có được các 

quyết định đúng đắn về ứng dụng KH&CN và tạo cơ hội cho Chính phủ 
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có thể làm tốt được vai trò xúc tác trong mối quan hệ với khu vực sản 

xuất để có thể tạo ra lợi thế cạnh tranh mới. 

-  Năm là, giúp Chính phủ định ra được các hành động ưu tiên, đặc biệt là 

trong các lĩnh vực nghiên cứu và phát triển ưu tiên có thể đưa lại các lợi 

ích kinh tế xã hội lớn nhất có thể; và giúp xây dựng các khuyến nghị về 

hoàn thiện chính sách KH&CN hiện hành phù hợp với định hướng chiến 

lược đã lựa chọn. 

-  Sáu là, giúp chỉ ra những ngành nghề có vai trò đặc biệt quan trọng trong 

tương lai. 

-  Bảy là, giúp đánh giá được vai trò và sự đóng góp của TF đối với việc 

hoàn thiện phương pháp kế hoạch hoá KH&CN hiện đang áp dụng. 

Đối với toàn xã hội lợi ích của TF có thể là gì? 

Thông qua việc trao đổi ý kiến và phân tích trong quá trình TF, xã hội có thể 

biết được những lực lượng nào sẽ có ảnh hưởng quyết định tới việc hình thành 

tương lai; đâu là những vấn đề khó khăn của quốc gia trong bối cảnh phải thích 

nghi với những thay đổi nhanh chóng của KH&CN và yêu cầu bức xúc phải 

thay đổi và sẽ chi phối trong tương lai và như vậy sẽ tạo nên sự đồng thuận 

trong xã hội. 

đối với các nước đang phát triển TF có thể đem lại lợi ích gì? 

Về nguyên tắc, nhiều người vẫn cho rằng, các nước đang phát triển hiện đang 

có nhiều cơ hội bắt kịp và các nước công nghiệp đi trước. Lập luận của họ cho 

rằng, trong lịch sử thương mại và công nghiệp, thế giới đang đứng trước những 

cơ hội lớn nhờ đặc điểm phát triển không liên tục (Discontinity) của công nghệ, 

thị trường và kinh doanh. 

 Ngược lại, người ta cũng cho rằng nguồn lực hạn chế và năng lực tiếp thu 

đang là mối đe doạ to lớn đối với nhân loại. Bởi vì trong giai đoạn tới, việc ứng 

dụng tri thức dưới dạng đổi mới công nghệ đã trở nên quan trọng hơn nhiều so 

với cách thức sản xuất công nghiệp truyền thống hiện nay. 

Điều này có nghĩa là cơ hội mở ra không đi đôi với các nước đang phát triển. 

Tuy nhiên, việc “nhảy cóc” lại tuỳ thuộc vào sự cam kết của quốc gia thông qua 

việc thực thi các chính sách mới, các chiến lược mới để có thể nâng cấp một 

cách cơ bản (Radical) năng lực đổi mới công nghệ, cả ở cấp quốc gia và cấp 

công ty. 
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Với ý nghĩa đó, nếu có được năng lực TF sẽ giúp cho các Chính phủ và các 

giới doanh nghiệp ở các nước đang phát triển nhận biết được tính phát triển 

không liên tục của công nghệ, thị trường (không nhất thiết phải phát triển tuần 

tự từ thấp lên cao) tạo lập những năng lực mới, đa dạng hoá sản phẩm, dịch vụ 

và các hoạt động có giá trị gia tăng cao, thiết lập các mối quan hệ kinh doanh 

chiến lược, cả ở tầm quốc gia và quốc tế, và từ đó thực thi các chương trình 

phát triển công nghệ cần thiết. 

Tuy nhiên, “nhảy cóc” không đòi hỏi phải lặp lại những gì mà các nước phát 

triển đang thực thi. Một trong lợi ích của TF là khả năng giúp hình dung được 

xã hội tương lai rất khác với tình hình hiện nay. 

Chính vì vậy, việc sử dụng kỹ thuật TF đối với các nước đang phát triển phải 

tập trung vào những vấn đề có tầm quan trọng quốc gia, chứ không phải là 

nhập khẩu “cách nấu ăn” của các nước phát triển. Ví dụ, cùng với việc tập 

trung vào những chính sách đa dạng hoá mặt hàng và nâng cao năng lực cạnh 

tranh, cũng cần lưu ý tới những giải pháp công nghệ hướng vào giải quyết 

những vấn đề bức xúc của các nước đang phát triển như xoá đói giảm nghèo và 

công bằng xã hội. 

Một số vấn đề liên quan tới việc tổ chức công tác TF ở tầm 

quốc gia 

Như đã nói ở trên, lịch sử TF bắt đầu từ các nước công nghiệp phát triển với 

điều kiện và hoàn cảnh khác nhiều so với các nước đang phát triển. Mặc dù TF 

có thể đưa lại những lợi ích to lớn đối với các Chính phủ, cộng đồng doanh 

nghiệp và xã hội như đã nêu trên. Nhưng liệu các nước đang phát triển có nên 

và có thể “sao chép” cách đi, cách làm của các nước phát triển được không? 

Đây là vấn đề cần đặt ra ngay từ đầu khi bàn về việc tổ chức công tác nghiên 

cứu TF trong bối cảnh các nước chậm phát triển đi sau. 

Từ tổng kết kinh nghiệm của các nước đang phát triển, tác giả đã đưa ra một 

số nhận xét sau: 

a. Nên tập trung vào những vấn đề có nhu cầu lớn (Demand Driver) và 

những vấn đề bức xúc liên quan tới yêu cầu phát triển của quốc gia 

Đây là vấn đề đặc biệt quan trọng, vì trình độ và năng lực của các nước đang 

phát triển rất khác đối với các nước phát triển. Điều này có thể dễ dàng nhận 

thấy qua ví dụ sau: 
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Nếu hiện nay chúng ta hỏi các nhà cố vấn của các Chính phủ các nước đang 

phát triển về những công nghệ có tầm quan trọng lớn trong tương lai thì chúng 

ta có thể dễ dàng nhận được câu trả lời là: công nghệ thông tin, công nghệ sinh 

học, công nghệ vật liệu mới. Nhưng nếu chỉ dừng như vậy thì chưa đủ (vì những 

kết luận này chúng ta có thể nhận được từ các nước phát triển). Vấn đề là phải 

hình dung được phạm vi ứng dụng của các công nghệ đó trong điều kiện cụ thể 

của từng quốc gia như thế nào? 

Ngoài ra, trong điều kiện của các nước đang phát triển, do nguồn lực và năng 

lực còn nhiều hạn chế, thật khó có thể đi thẳng vào các lĩnh vực công nghệ tiên 

tiến trong nhiều lĩnh vực Bởi vậy, có một cách triển khai có thể lựa chọn là: 

Thay vì cách tiếp cận bắt đầu bằng việc xác định các công nghệ cụ thể có 

tầm quan trọng lớn, người ta có thể bắt đầu bằng việc xác định các vấn đề kinh 

tế - xã hội có tầm quan trọng lớn đối với quốc gia trong tương lai và sau đó mới 

xem xét những lĩnh vực công nghệ nào cần phải phát triển để giải quyết những 

vấn đề ưu tiên của quốc gia. 

b. Phải xác định được và đánh giá được trình độ của các chuyên gia trong 

nước và chuyên gia quốc tế 

ở các nước đang phát triển, các nhóm nghiên cứu về TF đều cho rằng một 

trong những khó khăn lớn là không có nhiều các chuyên gia có trình độ ở trong 

nước để có thể tiến hành các nghiên cứu có ý nghĩa lớn. 

Ngay trong trường hợp Hàn Quốc, người ta cũng than phiền rằng có quá ít 

các chuyên gia từ khu vực công nghiệp  tham gia trả lời các phiếu hỏi ý kiến. 

Một số nước khác lại cho rằng chất lượng của các chuyên gia trong nước “có 

vấn đề” vì họ không nắm được tình hình nghiên cứu và xu thế phát triển như 

các đồng nghiệp ở nước ngoài. 

Mặt khác, nếu muốn tranh thủ sự hướng dẫn, hỗ trợ của các chuyên gia quốc 

tế, người ta cũng có phần phân vân: liệu các chuyên gia này có thật sự nắm 

được tình hình của các nước đang phát triển không? Một gợi ý có thể xem xét 

trong trường hợp này là nên tìm hiểu trước những đóng góp của họ trong những 

công trình TF đã được tiến hành trước đó cho những nước đang phát triển khác. 

Trong mọi trường hợp, khâu lựa chọn chuyên gia, cả chuyên gia trong nước 

và chuyên gia nước ngoài, có tầm qan trọng đặc biệt khi quyết định triển khai 

một công trình nghiên cứu về Foresight. 
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c. Cần tập trung vào những vấn đề dài hạn 

Một câu hỏi khác cũng thường đặt ra là tầm với về thời gian của các công 

trình Foresight nên như thế nào là hợp lý? Kinh nghiệm cho thấy rằng giá trị 

thực của TF chính là tạo cho người ta có được cách nhìn dài hạn (từ 10 đến 20 

năm), nhưng những khuyến nghị về chính sách và sự lựa chọn công nghệ liên 

quan tới môi trường chính sách thường ngắn hơn nhiều (trong vòng dưới 5 

năm). Hay nói cách khác, Foresight có chức năng cung cấp cho những nhà ra 

quyết định một cách nhìn dài hạn, nhưng về mặt chính sách lại phải có những 

hành động ngay trong ngắn hạn để chủ động đón bắt các cơ hội có thể mở ra 

trong dài hạn. 

d. Cần chú ý lựa chọn cách tiếp cận phương pháp luận phù hợp 

Như đã biết, hầu hết các công trình nghiên cứu Foresight đều dựa chủ yếu 

vào ý kiến của các chuyên gia. Đặc biệt, trong những năm 90, nhiều nước đều 

sử dụng phương pháp điều tra Delphi. Ưu điểm cơ bản của phương pháp này là 

sau một số vòng hỏi ý kiến sẽ tạo nên được sự đồng thuận về nhận định (hạn 

chế được ảnh hưởng của một số chuyên gia có ảnh hưởng lớn). Tuy nhiên, 

nhược điểm của phương pháp này là đòi hỏi phải tập hợp được một số lượng 

chuyên gia đủ lớn (đây là khó khăn đối với nhiều nước đang phát triển), thời 

gian tiến hành tương đối dài và chi phí tương đối lớn. 

Chính vì vậy, nhiều nước đã vận dụng một số phương pháp bổ sung khác như 

thảo luận theo nhóm, xây dựng kịch bản hoặc phối hợp một số phương pháp 

tương đối đơn giản hơn (kinh nghiệm của Hà Lan, áo, v.v...). 

Như vậy có thể nói, tuỳ điều kiện của từng nước mà cần cân nhắc và lựa chọn 

việc áp dụng các phương pháp phù hợp (không nhất thiết phải là điều tra 

Delphi, nếu như không có đủ điều kiện triển khai theo phương pháp này). 

®. Cần chú ý chuyển các kết quả nghiên cứu thành các chính sách và 

chiến lược thực tế 

Phân tích mối quan hệ giữa hoạt động TF và quá trình ra quyết định người ta 

lưu ý rằng, không phải ở tất cả các nước đều giống nhau. Có không ít nước, mặc 

dù các công trình nghiên cứu về TF được Nhà nước tài trợ, nhưng người ta 

không đặt ra mục tiêu chuyển các kết quả nghiên cứu thành các quyết định về 

điều chỉnh chính sách và chiến lược quốc gia. Chẳng hạn, trong trường hợp của 

CHLB Đức, viện nghiên cứu hệ thống đổi mới Frounhofer trực thuộc Bộ Giáo 
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dục, khoa học và công nghệ liên bang sau khi tiến hành công trình điều tra về 

TF người ta đã xuất bản kết quả điều tra với hy vọng rằng các cơ quan Nhà 

nước, khu vực tư nhân sẽ coi đó như là một tài liệu tham khảo bổ ích. Cũng 

tương tự như vậy, tình hình này cũng diễn ra ở Ôxtrâylia. 

Tuy nhiên, đối với các nước đang phát triển, nếu đi theo cách tiếp cận như 

vậy sẽ có mấy điều bất lợi sau: 

Một là, nếu không gắn kết giữa Foresight với quá trình ra quyết định thì sẽ 

không có động lực thu hút sự tham gia của các chuyên gia (rất nhiều người 

không muốn tham gia vào những công việc mà không nhìn thấy tác động của nó 

tới việc điều chỉnh các chính sách quốc gia, đặc biệt trong điều kiện các nước 

đang phát triển). 

Hai là, do nguồn tài trợ cho các công trình nghiên cứu về Foresight thường 

phải sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước, nếu Nhà nước không có ý đồ ngay từ 

đầu sử dụng kết quả nghiên cứu Foresight hỗ trợ cho các quyết định về điều 

chỉnh chính sách và chiến lược của chính mình thì đây thật sự là một “việc làm 

xa xỉ”. 

Ba là, hậu quả tất yếu của tình hình trên là các nước đang phát triển không 

thể sớm có một năng lực Foresight đủ mạnh và có một nền văn hoá coi trọng 

cách tiếp cận “nhìn trước” đối với việc giải quyết các vấn đề phát triển của đất 

nước. Và như vậy, hậu quả tất yếu có thể dự kiến được là: 

- Hoặc là sẽ bị ảnh hưởng quá nhiều (có thể là “mù quáng”) vào những thông 

tin của nước ngoài, đặc biệt là các nước phát triển trong quá trình ra quyết định 

(mà những vấn đề của các nước đi sau vốn lại có nhiều điểm khác biệt so với 

các nước phát triển). 

- Hoặc là lại dập khuôn những cách đi, những mẫu hình vốn thành công trong 

quá khứ của những nước đi trước, nhưng lại không còn phù hợp với bối cảnh 

mới của tình hình thế giới (đáng lưu ý là ngay Nhật Bản, Hàn Quốc hiện nay 

cũng công khai thừa nhận rằng, những yếu tố tạo nên sự phát triển thành công 

của họ trong giai đoạn vừa qua nay đã trở thành lực cản khó vượt qua trong bối 

cảnh của giai đoạn phát triển mà của thế giới). 

e. Foresight đối với quản lý công nghệ: 

Như đã đề cập ở phần trên, kết quả của các công trình nghiên cứu về 

Foresight có tác động tích cực tới việc khuyến khích và thúc đẩy phát triển 
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công nghệ một cách bền vững. Foresight không chỉ là công cụ lập kế hoạch và 

hoạch định chính sách mà còn phương thức để nâng cao mối quan tâm của 

Chính phủ và khu vực công nghiệp đối với công nghệ nói chung và đổi mới 

công nghệ nói riêng. 

Mặc dù kinh nghiệm khởi đầu của những công trình nghiên cứu TF ở các 

nước đang phát triển chỉ ra rằng việc huy động sự quan tâm của các công ty 

trong hoạt động TF không hoàn toàn đơn giản nhưng họ cũng đã nhận thức 

được tầm quan trọng của việc tham gia các hoạt động này. 

Người ta cũng đã nhận thức được rằng nếu như TF là công cụ hỗ trợ quan 

trọng cho quản lý công nghệ thì về phần mình, bản thân quản lý công nghệ lại 

là khâu có ý nghĩa quyết định để có thể bắt kịp và cạnh tranh thắng lợi trong 

môi trường thế giới ngày mai. 

Những lĩnh vực kinh doanh mới được tạo ra bởi các sản phẩm mới, dịch vụ 

mới, công nghệ mới trong hai thập niên tới không chỉ được đo bằng con số 

nhiều tỷ đô la, mà chúng sẽ trở thành mối đe doạ nghiêm trọng tới sự sống sót 

của các lĩnh vực kinh doanh hiện có trên quy mô thế giới. 

Đây là cơ hội hiếm hoi đối với các công ty ở các nước đang phát triển. Tuy 

nhiên sự thành công lại tuỳ thuộc một phần vào năng lực của họ tham gia vào 

các hoạt động TF và quan trọng hơn là sử dụng các kết quả của TF để quản lý 

phát triển công nghệ nhằm đạt được các lợi ích dài hạn. 

Điều này cũng đòi hỏi phải thay đổi cách tư duy về đổi mới công nghệ, phải 

chuyển từ đổi mới dần dần (cách mà hiện nay vẫn thường làm) sang đổi mới 

một cách triệt để (trên cơ sở vận dụng những thế hệ công nghệ tiên tiến). Đó là 

những công nghệ có ý nghĩa chiến lược được xác định nhờ kết quả nghiên cứu 

TF. Chỉ có bằng cách này mới có thể đảm bảo khả năng cạnh tranh, thu được lợi 

nhuận và tồn tại được trong tương lai. 

ở cấp quốc gia, điều này có nghĩa rằng các chính sách của các nước đang 

phát triển cần phải có những thay đổi cơ bản, khác hẳn với những quan niệm và 

thực tiễn trong quá khứ. Các chính sách này phải thật sự lấy đổi mới là động lực 

(Innovation - Driven) và phải nhìn về phía trước (Forward - Looking) dựa vào 

các kết quả nghiên cứu về TF. Các nước đang phát triển phải có khả năng nhìn 

trước được sự thay đổi của môi trường kinh doanh và những yêu cầu của xã hội 

sẽ nẩy sinh. Họ phải làm chủ một tầm nhìn tương lai dựa vào các kết quả 
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nghiên cứu về F. (Foresight → Informed Vision of Future) để thúc đẩy các đổi 

mới có ý nghĩa chiến lược phù hợp với những thay đổi  mà môi trường kinh 

doanh mới. 

Nói cách khác, thế giới đang bước sang một giai đoạn phát triển mới với 

những thay đổi to lớn có thể sẽ diễn ra ngay trong vài thập niên tới của thế kỷ 

XXI. Sự thay đổi này không còn về lượng mà là về chất. Chính vì vậy, nhiều 

nền tảng tư duy truyền thống, nhiều kinh nghiệm thực tiễn vốn phát huy tác 

dụng trong quá khứ đã không còn phát huy tác dụng như mong đợi. Đây thật sự 

là cơ hội đối với các nước chậm phát triển đi sau để không phải lặp lại các bước 

đi tuần tự từ thấp lên cao, mà có thể chủ động thiết kế một lộ trình “bắt kịp” 

(Catch - up). Tiền đề quan trọng để có thể thực thi “cách đi rút ngắn” này là 

phải bằng mọi cách sớm nhận biết được các xu thế vận động và các động lực 

chính có ảnh hưởng quyết định tới các xu thế vận động trong tương lai và từ đó 

lựa chọn các chương trình hành động ngay trong trước mắt để chủ động đón bắt 

tương lai. Với ý nghĩa đó, hoạt động nghiên cứu về TF có thể là công cụ tốt để 

hỗ trợ cho việc lựa chọn và thực thi cách đi phi truyền thống này. Tuy nhiên, do 

nhiều nguyên nhân khác nhau, năng lực nghiên cứu về TF ở các nước đang phát 

triển đang còn có khoảng cách quá lớn so với các nước phát triển đi trước. Bởi 

vậy, việc sớm đầu tư xây dựng năng lực nội sinh trong lĩnh vực TF tương xứng 

với chức năng và vai trò cần có của nó đối với các nước đang phát triển thật sự 

có tầm quan trọng chiến lược.  

Cũng cần nói ngay rằng, thay đổi cách nghĩ là một quá trình lâu dài và phức 

tạp, nhất là trong điều kiện các nước chậm phát triển. Trong lúc nhiều nhu cầu 

kinh tế - xã hội bức xúc (đói nghèo, thất nghiệp) vẫn còn nằm trên bàn của các 

nhà hoạch định chính sách chờ lời giải đáp, nhưng sẽ là không khôn ngoan và 

có thể là không tỉnh táo nếu chỉ tập trung vào “các giải pháp tình thế” mà 

không quan tâm đẩy đủ tới việc "tìm một cách đi mới”, nếu không kịp thời phát 

hiện các thời cơ mới và nếu bỏ lỡ thời cơ thì thời gian sẽ không chờ các nước đi 

sau, và hậu quả lâu dài chắc sẽ khó khắc phục trong tương lai 

B.  Một số nhận xét từ kinh nghiệm tổ chức nghiên cứu “Nhìn 
trước công nghệ” của các nước 

Từ tổng quan tình hình phát triển hoạt động TF của các nước trên thế giới 

trong những thập nhiên gần đây, người ta đã rút ra một số nhận xét quan trọng 

sau: 
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1. Về những yếu tố thúc đẩy sự phát triển hoạt động Foresight. 

- Một là, chúng ta đang sống trong một thời kỳ mà tình hình thế giới đang 

thay đổi ngành càng nhanh, công nghệ có vai trò ngày càng lớn đối với công 

cuộc phát triển kinh tế và xã hội. 

Tình hình cạnh tranh trên quy mô thế giới ngày càng gay gắt, sức cạnh tranh 

công nghiệp phụ thuộc ngày càng lớn vào mức độ đổi mới công nghệ. 

- Hai là, bản thân những công nghệ mới xuất hiện cũng thay đổi rất nhanh; 

những hướng nghiên cứu có ý nghĩa chiến lược (mở ra những triển vọng lớn về 

mặt kinh tế) thường đòi hỏi đầu tư lớn và có độ rủi ro cao, vượt quá khả năng 

đầu tư của giới công nghiệp. Do vậy, đòi hỏi phải có sự hỗ trợ cần thiết của 

Chính phủ về mặt ngân sách. 

- Ba là, nhìn vào cân bằng thu chi ngân sách, hầu hết các nước, kể cả các 

nước giàu nhất, cũng đều có những ràng buộc, khó khăn nhất định (vì có nhiều 

nhu cầu xã hội phải sử dụng ngân sách quốc gia). Bởi vậy, Nhà nước không thể 

đáp ứng mọi yêu cầu của khoa học và công nghệ, kể cả các nước giàu nhất. 

Chính vì vậy, dù muốn dù không, vấn đề phát triển có chọn lọc, vấn đề lựa 

chọn ưu tiên trong KH&CN đều bức xúc đặt ra đối với mọi quốc gia. 

Tuy nhiên, ở đây lại có một số vấn đề khác đặt ra: bằng cách nào để có thể 

lựa chọn trúng các hướng KH&CN ưu tiên phù hợp với bối cảnh cụ thể của từng 

nước, phù hợp với mục tiêu phát triển của đất nước và khả năng về nguồn lực 

của quốc gia? 

Thông thường, trong quá khứ, để xác định các ưu tiên về KH&CN người ta 

chú ý nhiều tới các ý kiến, đề xuất của giới khoa học. 

Tuy nhiên, thực tiễn phát triển KH&CN của nhiều nước, đặc biệt là các nước 

đang phát triển, chỉ ra rằng nhiều kết quả nghiên cứu chưa tạo ra các "cơ hội 

thị trường" (gắn với mục tiêu nâng cao khả năng cạnh tranh về kinh tế của quốc 

gia, của các doanh nghiệp) và các "lợi ích xã hội" (nâng cao phúc lợi xã hội, 

chất lượng cuộc sống của người dân). Chính vì vậy, Chính phủ các nước ngày 

càng chịu nhiều sức ép từ phía xã hội trong phân bổ ngân sách dành cho phát 

triển KH&CN. Các tầng lớp dân cư đều có đòi hỏi chung là: phần Ngân sách 

này phải được đầu tư cho những hướng KH&CN phục vụ cho việc giải quyết 

các mục tiêu, các nhiệm vụ ưu tiên về kinh tế và xã hội của quốc gia và phải 

được sử dụng có hiệu quả hơn. 
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Để đáp ứng đòi hỏi trên, trong một vài thập niên gần đây, trong cách tiếp cận 

lựa chọn ưu tiên về KH&CN, thay vì cách tiếp cận coi trọng "Sức đẩy của khoa 

học và công nghệ" (Science and Technology Push) người ta chú trọng nhiều hơn 

tới "Sức kéo của nhu cầu" (Demand Pull). Hay nói cách khác, khi lựa chọn 

những hướng KH&CN ưu tiên, người ta không chỉ chú ý tới "tính khả thi về mặt 

KH&CN" mà còn quan tâm nhiều tới "tính triển vọng về mặt thị trường". 

Chính đây là ý tưởng cốt lõi của cách tiếp cận Foresight với tư cách là công 

cụ hỗ trợ cho việc xác lập các ưu tiên về KH&CN. Và điều này cũng lý giải tại 

sao các nước trước sau đã có những cam kết triển khai các chương trình, dự án 

Foresight với quy mô rộng, hẹp khác nhau với tham vọng có thể nâng cao chất 

lượng của các quyết sách chiến lược để đối phó với những thách thức của bối 

cảnh toàn cầu mới đang đặt ra. 

Xét về mặt tổ chức, khác với giai đoạn trước đây, đối tượng hỏi ý kiến không 

chỉ giới hạn trong cộng đồng các nhà khoa học và công nghệ  (những người 

thường quan tâm nhiều tới tính khả thi về mặt công nghệ, tới "sức đẩy" từ phía 

khoa học), mà còn của cả cộng đồng các nhà doanh nghiệp (những người có thể 

nhìn rõ hơn tính triển vọng về mặt thị trường, tới "sức kéo" từ phía cầu); và của 

các nhà hoạch chính sách của Chính phủ (những người đại diện cho lợi ích 

chung của quốc gia). 

Như vậy, dựa vào kỹ thuật TF, chúng ta có thể nhận được sự đánh giá về 

những công nghệ hoặc những hướng nghiên cứu, không chỉ có triển vọng về 

mặt khoa học (do các nhà khoa học đề xuất), mà còn có khả năng đáp ứng đòi 

hỏi của người sử dụng (có triển vọng về mặt thị trường do các doanh nghiệp đưa 

ra), và phù hợp với các mục tiêu ưu tiên quốc gia (do các nhà hoạch định chính 

sách đề xuất). 

Chính đây cũng là phương tiện để thúc đẩy việc hình thành và tăng cường hệ 

thống đổi mới quốc gia (National Innovation Systems) - một hệ thống liên kết 

giữa công nghiệp, các viện nghiên cứu, các trường đại học với các cơ quan của 

Chính phủ, một hệ thống cho phép tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả quốc gia, 

hướng vào giải quyết các mục tiêu kinh tế - xã hội ưu tiên của đất nước trong 

bối cảnh vừa hợp tác vừa cạnh tranh trong xu thế toàn cầu hoá hiện nay. 

2. Về phạm vi áp dụng cách tiếp cận Foresight. 

Như đã phân tích ở phần trên, triết lý và sức hấp dẫn của cách tiếp cận 

Foresight được nhiều nước thừa nhận như một công cụ hỗ trợ cho quá trình ra 
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quyết định ở tầm chiến lược, cả ở các nước lớn dẫn đầu về kinh tế và công nghệ 

(như Mỹ, Nhật, Đức, Pháp, v.v...), các nước phát triển quy mô nhỏ (Hà Lan, áo, 

Thụy Điển, Na Uy, v.v...), các nước công nghiệp hoá mới (Hàn Quốc, Singapo, 

v.v...), các nước đang phát triển (Trung Quốc, Thái Lan, Nam Phi, Malaixia, 

v.v...). 

Trong phạm vi từng quốc gia, kỹ thuật TF có thể áp dụng cả ở cấp quốc gia, 

ngành, công ty và viện nghiên cứu. 

Hơn thế nữa, ở cấp liên quốc gia, cộng đồng kinh tế châu Âu, Tổ chức hợp 

tác khu vực châu ¸ - Thái Bình Dương cũng đã thành lập các tổ chức TF cấp 

vùng để tiến hành các chương trình Foresight có tầm quan trọng liên quốc gia. 

Xét về mặt đối tượng, điều đáng ghi nhận là tuy người ta vẫn quen gọi là TF 

nhưng trên thực tế, khái niệm này đã được mở rộng hơn vì trong quá trình thực 

hiện, người ta đã phải "nhìn trước" cả những xu hướng thay đổi về thị trường và 

những nhu cầu của xã hội và bảo vệ môi trường cũng như những thay đổi về 

công nghệ. 

3. Về lựa chọn cách tiếp cận phương pháp luận và phương pháp cụ thể 

phù hợp với hoàn cảnh của từng nước. 

Điều cần đặc biệt lưu ý ở đây là mặc dù triết lý và những nguyên tắc cơ bản 

của cách tiếp cận Foresight có những điểm chung, nhưng tuỳ theo mục tiêu, 

trình độ phát triển và đặc điểm truyền thống, văn hoá, mỗi nước phải tự lựa 

chọn cho mình một cách tiếp cận phương pháp luận và vận dụng các phương 

pháp cụ thể phù hợp. 

Mỗi phương pháp (kỹ thuật) cụ thể có những mặt mạnh và điểm yếu riêng. 

Chẳng hạn, nếu mục tiêu đặt ra cho chương trình Foresight là đánh giá tổng 

quan những hướng công nghệ có ý nghĩa chiến lược ở tầm quốc gia trong viễn 

cảnh dài hạn; và nếu lực lượng chuyên gia khoa học và công nghệ đầu ngành 

trong nước đủ lớn về số lượng, thì nên sử dụng kỹ thuật điều tra Delphi (trường 

hợp Nhật bản, Đức, Anh, Hàn Quốc, Trung Quốc, v.v...). Ngược lại, trong điều 

kiện các nước nhỏ, các nước chậm phát triển hơn, hoặc ở cấp ngành, cấp công 

ty, cấp viện nghiên cứu, người ta lại phải vận dụng các kỹ thuật phân tích khác 

như: hội thảo nhóm, viết tổng quan chuyên đề, tấn công não, giả định các kịch 

bản, v.v... 
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Chính từ đây, một kết luận cần rút ra là, đối với các nước đi sau, trước khi 

khởi sự những dự án về Foresight, cần chú ý thích đáng tới khâu chuẩn bị về 

mặt phương pháp luận và phương pháp cụ thể phù hợp với điều kiện đặc thù 

của quốc gia. 

Tuy mỗi nước có sự lựa chọn cách tiếp cận phương pháp luận và phương pháp 

cụ thể phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của mình, nhưng ở những nét tổng quát, 

phù hợp với chức năng của cách tiếp cận Foresight, quy trình triển khai các 

công trình nghiên cứu Foresight thường bao gồm 3 bước quan trọng sau: 

(1) Bước chuẩn bị sơ bộ Foresight (Pre - Foresight) 

ở bước này, người ta thường tổ chức một số cuộc hội thảo nhằm giới thiệu 

với cộng đồng doanh nghiệp và cộng đồng khoa học về nôị dung, tầm quan 

trọng của cách tiếp cận phân tích Foresight và lý do tại sao cần có sự tham gia 

của họ trong quá trình phân tích Foresight. 

Trong bước này, người ta cũng trao đổi về lựa chọn cách tiếp cận và mô hình 

tổ chức, các lĩnh vực cần tập trung nghiên cứu và các phương pháp có thể vận 

dụng trong quá trình phân tích. 

Đồng thời, phù hợp với phạm vi và đối tượng cần tiến hành nghiên cứu 

Foresight, người ta cũng tiến hành lựa chọn các chuyên gia, các tổ chức cần huy 

động tham gia quá trình này (lập cơ sở dữ liệu chuyên gia). 

Tóm lại, ở bước chuẩn bị, nhiệm vụ quan trọng là phải bàn thảo để đi đến 

thống nhất về mặt chủ trương, và thiết kế được một Đề án chi tiết về tổ chức 

công tác Foresight trong điều kiện cụ thể của quốc gia. 

(2) Bước triển khai nghiên cứu Foresight. 

Phù hợp với các lĩnh vực đã được lựa chọn, từng Nhóm sẽ tiến hành các phân 

tích, trao đổi, tham khảo ý kiến chuyên gia nhằm xác định các xu thế chính, các 

động lực, các cản trở và thách thức, các kịch bản phát triển nhằm xác định các 

ưu tiên về khoa học và công nghệ và các khuyến nghị nhằm thúc đẩy thực thi 

các hướng ưu tiên này trong từng lĩnh vực được phân công. 

Trên cơ sở kết quả phân tích của các Nhóm chuyên ngành, Nhóm tổng hợp 

tiến hành phân tích tổng hợp để xác định các hướng KH&CN ưu tiên ở tầm 

quốc gia (có tác động tới nhiều ngành) và các biện pháp chính sách nhằm thúc 

đẩy thực hiện các hướng ưu tiên đã lựa chọn. 

(3) Bước hậu Foresight (Post - Foresight). 
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Nhiệm vụ chủ yếu của bước này là tìm cách đưa các kết quả (các khuyến 

nghị) của phân tích Foresight vào quá trình ra quyết định của các cấp có thẩm 

quyền như: 

- Quyết định về lựa chọn các hướng KH&CN ưu tiên ở cấp quốc gia và cấp 

ngành. 

- ảnh hưởng tới việc điều chỉnh chiến lược đổi mới công nghệ của các doanh 

nghiệp và chiến lược nghiên cứu của các viện nghiên cứu. 

- Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các cơ quan của chính phủ với các doanh 

nghiệp, các tổ chức KH&CN nhằm tăng cường sức mạnh của hệ thống đổi mới 
công nghệ quốc gia. 

Để đạt các mục tiêu trên, người ta thường tổ chức các cuộc hội thảo, xuất bản 

các tài liệu, giới thiệu qua các phương tiện thông tin đại chúng, đưa lên mạng 

Internet, v.v... nhằm phổ biến rộng rãi các kết quả nghiên cứu Foresight để có thể 

tạo nên sự đồng thuận quốc gia - một trong những tiền đề quan trọng cho sự thống 
nhất trong hành động của các cộng đồng khác nhau vì sự phồn vinh của đất nước 

trong tương lai. 

III. một vài suy nghĩ về khả năng ứng dụng “Nhìn trước 
công nghệ” ở việt nam 

Qua tìm hiểu bước đầu cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn vận dụng cách 

tiếp cận TF ở nước ngoài, sơ bộ có thể nêu một số thu hoạch và khuyến nghị sau: 

1. Xét về mặt lý luận, trong bối cảnh thế giới đang bước sang một giai đoạn 

phát triển mới, khi các thành tựu KH&CN ngày càng có ảnh hưởng sâu rộng tới 

mọi mặt của đời sống xã hội; năng lực KH&CN được coi là thước đo quan trọng 
phản ánh sức mạnh của một quốc gia. Đặc biệt, với nhịp độ phát triển nhanh 

chóng của KH&CN, một câu hỏi lớn đang đặt ra với từng quốc gia: 

“Trong bối cảnh nguồn lực hạn chế, nhất là đối với các nước kinh tế chậm phát 

triển, nên lựa chọn định hướng chiến lược phát triển KH&CN nói chung và các 

hướng KH&CN ưu tiên nói riêng như thế nào là phù hợp để có thể sớm đưa lại 

những kết quả kinh tế, xã hội gắn với các mục tiêu ưu tiên quốc gia trong từng giai 

đoạn phát triển?” 

Xét về mặt này, cách tiếp cận TF và các phương pháp được vận dụng trong hoạt 

động nghiên cứu TF, có thể là một công cụ hữu dụng, có khả năng hỗ trợ quan 

trọng đối với các cấp ra quyết định để giúp trả lời câu hỏi nêu trên. 

Khác với cách tiếp cận dự báo (Forecast) KH&CN truyền thống, điểm 

mạnh cơ bản của cách tiếp cận TF chính là ở đây người ta không chỉ lưu ý 

tới “tính khả thi về mặt KH&CN” (hay là “sức đẩy” của KH&CN), mà còn 
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quan tâm tới “tính triển vọng về mặt thị trường nói riêng và nhu cầu xã hội 

nói chung” (hay là “sức kéo” của nhu cầu). Phương pháp này cũng cho phép 

kết hợp một cách hài hoà giữa cách tiếp cận “từ trên xuống” và cách tiếp 

cận “từ dưới lên”. 

Lợi ích có thể nhận được từ các Chương trình/Dự án nghiên cứu TF không chỉ 

là các kết quả đầu ra (các đề xuất và khuyến nghị về lựa chọn ưu tiên và các giải 

pháp chính sách để thực hiện các ưu tiên) mà bản thân quá trình phân tích TF 
cũng có tác động “thuyết phục lẫn nhau” giữa các cộng đồng trong xã hội (cộng 

đồng của nhà KH&CN, cộng đồng những người sử dụng các thành tựu KH&CN, 

và cộng đồng những nhà hoạch định chính sách) để tạo nên “sự đồng thuận” về sự 

lựa chọn các nhiệm vụ KH&CN ưu tiên trong phát triển KH&CN cho tương lai. 

Có thể nói đây là yếu tố cực kỳ quan trọng, tạo hậu thuẫn cho việc nâng cao “sự 
cam kết” trong tổ chức thực hiện. 

2. Xét về mặt thực tiễn, mặc dù cách tiếp cận TF mới xuất hiện trong một vài 
thập niên gần đây, nhưng không chỉ các nước công nghiệp phát triển (Nhật, Đức, 
Anh,...), mà cả các nước nhỏ (áo, Hà Lan, Thuỵ điển,...), các nước đang phát triển 
năng động (Trung Quốc, Thái Lan, Nam Phi, Hungary, v.v...) đã có những nỗ lực 
đáng kể trong việc triển khai các Chương trình/dự án nghiên cứu TF với quy mô và 
cấp độ khác nhau. Hơn thế nữa, từ những nỗ lực mang tính thử nghiệm ban đầu, 
nhiều nước đã mở rộng phạm vi vận dụng cách tiếp cận TF cho nhiều lĩnh vực 
khác nhau, cho nhiều cấp độ khác nhau (cấp quốc gia, cấp ngành, cấp doanh 
nghiệp); và một số nước đã tổ chức hoạt động này một cách khá thường xuyên 
(định kỳ 5 năm một lần như trường hợp Nhật Bản). Điều này đã minh chứng tính 
hữu dụng và tính triển vọng của cách tiếp cận TF. Có thể nói, đây là xu thế phát 
triển ngày càng được nhiều nước quan tâm. 

3. Cùng với việc nhấn mạnh các lợi ích của các hoạt động nghiên cứu TF, 
các chuyên gia cũng lưu ý nhiều tới những yêu cầu cần phải đáp ứng để có thể tổ 
chức thành công các hoạt động này. Trong đó, đáng lưu ý một số đòi hỏi sau: 
• Phải thu hút được đại diện các nhóm lợi ích khác nhau cùng tham gia đối 

thoại trong quá trình nghiên cứu. 
• Phải hướng các thành viên tham gia tập trung suy nghĩ vào những vấn đề 

dài hạn có ảnh hưởng lớn (tránh cách nhìn “thiển cận”). 
• Phải tổ chức tốt công tác điều phối để có thể tạo được môi trường hợp tác 

(Partnership) thúc đẩy phát triển KH&CN (đây không phải chỉ là công việc 
riêng của các nhà KH&CN). 

• Phải tạo được “sự đồng thuận” về các định hướng phát triển trong tương lai 
và các ưu tiên cần tập trung giải quyết. 



 30

• Phải tạo được “sự cam kết” của các bên có trách nhiệm thực hiện những 
thay đổi trong tương lai theo những khuyến nghị của các công trình nghiên 
cứu TF. 

Có thể nói yêu cầu “cam kết” có vai trò đặc biệt quan trọng bởi lẽ, bản thân sự 
lựa chọn và đồng thuận về con đường phát triển KH&CN cho tương lai (những lựa 

chọn ưu tiên) là việc khó, nhưng vấn đề thuyết phục các bên có liên quan “cam 
kết” hành động theo các hướng ưu tiên đã chọn lựa còn khó khăn gấp nhiều lần (vì 

không phải lúc nào lợi ích của các bên đều gặp nhau). ở đây đòi hỏi một cách suy 
nghĩ mới, một cách chỉ đạo hành động mới (từ mục tiêu mong muốn đạt tới trong 

tương lai để quyết định hành động ngay trong trước mắt nhằm chủ động đón bắt 

tương lai). 

Đối với các nước chậm phát triển đi sau, đây có thể là cách nghĩ, cách 
làm khả dĩ cho phép nhanh chóng thu hẹp khoảng cách so với các nước phát 

triển đi trước trong điều kiện nguồn lực hạn chế. Nhưng ở đây cũng đòi hỏi 

một ý chí mạnh mẽ và quyết tâm cao trong tổ chức thực hiện của các bên có 

liên quan, đặc biệt là những nhà ra quyết định cấp cao. 

Nói tóm lại, bản thân cách tiếp cận TF có tiềm năng trở thành một công 
cụ hữu dụng cho quá trình ra quyết định chiến lược, nhưng tác động thực tế 

của việc vận dụng công cụ này tuỳ thuộc vào mức độ đáp ứng các đòi hỏi 
khá nghiêm ngặt do cách tiếp cận này đặt ra. Đây là vấn đề cần đặt ra ngay 
từ đầu khi quyết định khởi xướng các chương trình/dự án nghiên cứu về TF. 

4. Liên hệ vào trường hợp cụ thể của nước ta, theo đánh giá bước đầu của 

Nhóm nghiên cứu, có thể có một số nhận xét sau: 

- Xét về mặt nhu cầu, với quyết tâm chiến lược phấn đấu thực hiện theo 

con đường công nghiệp hoá rút ngắn trên cơ sở tận dụng lợi thế của nước 
đi sau; và để chủ động hội nhập thành công với khu vực và thế giới (thực 

hiện các cam kết trong khuôn khổ AFTA, chuẩn bị gia nhập WTO, v.v...), 

đã đến lúc cần phải cân nhắc và chủ động vận dụng cách tiếp cận TF như 

một công cụ hỗ trợ để nâng cấp chất lượng các quyết định về lựa chọn 
chiến lược phát triển nói chung và chiến lược phát triển KH&CN nói 
riêng. Đây có thể là một trong những công cụ khả dụng và hữu ích cho 

Việt Nam. 

- Xét về điều kiện triển khai, có lẽ cũng nên lường trước những khó khăn, 
trở ngại có thể gặp phải để tìm cách chủ động khắc phục. Trong đó, đáng 

lưu ý một số vấn đề sau: 

• Một là, mặc dù ở nước ta không dưới một lần, chúng ta đã tổ chức 

xây dựng chiến lược phát triển KH&CN, nhưng cách tiếp cận TF như 
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là một phương pháp phân tích đang còn là khái niệm “tương đối mới 
mẻ” đối với Việt Nam, ngay cả đối với các chuyên gia nghiên cứu về 

chiến lược. Bởi vậy, nhiều người, nhiều giới có thể còn phân vân, e 
ngại về tính hữu dụng của cách tiếp cận này. Đây là rào cản không 

thể không lưu ý (cần phải tìm cách thuyết phục). 

• Hai là, xét về mặt phương pháp luận, là nước đi sau chúng ta có thể kế thừa, 

học hỏi kinh nghiệm của các nước đi trước. Tuy nhiên, chính các chuyên 

gia về TF cũng khuyến cáo rằng, không có một mẫu hình tổ chức công tác 
nghiên cứu TF vạn năng cho tất cả các nước. Tuỳ theo điều kiện cụ thể của 

từng nước (trình độ phát triển, truyền thống khoa học, văn hoá ứng xử, 

v.v...), mỗi nước phải tự lựa chọn cách tiếp cận phương pháp luận (quy 
trình tổ chức, các phương pháp nghiên cứu phù hợp) phù hợp với bối cảnh 
của nước mình.  

Để  làm việc này, ngay trong điều kiện một số nước có trình độ phát triển (Đức, 

Hàn Quốc, Hà Lan...), trong giai đoạn đầu, người ta cũng phải mời các chuyên gia 
tư vấn nước ngoài giúp đỡ (tư vấn về lựa chọn sơ đồ tổ chức, bồi dưỡng cán bộ địa 

phương, xử lý các kết quả điều tra, v.v...). 

• Ba là, xét về mặt tổ chức và nhân lực, mặc dù ở nước ta đã hình thành một 

số cơ quan nghiên cứu về chiến lược phát triển nói chung và chiến lược 

KH&CN nói riêng, nhưng do nhiều nguyên nhân khác nhau, vẫn chưa có 
điều kiện vận dụng cách tiếp cận TF và các phương pháp TF với đúng nghĩa 

của nó. Bởi vậy, lực lượng chuyên gia trong nước còn quá mỏng, kinh 
nghiệm thực tiễn trong nước chưa nhiều. 

• Bốn là, về mặt đảm bảo thông tin, mặc dù chúng ta đã có một mạng lưới các 

cơ quan thông tin KH&CN, nhưng như nhận xét của Nhóm chuyên gia tư 

vấn quốc tế IDRC đã từng lưu ý: hiện Việt Nam chưa có được “một đài 
quan trắc” phục vụ cho quá trình ra quyết định (cả thông tin quốc tế và 

thông tin trong nước). 

• Năm là, xét về mặt thời điểm, theo truyền thống, công tác xây dựng chiến 

lược ở nước ta thường triển khai theo kiểu “chiến dịch”, gắn với chu kỳ 

chuẩn bị các Đại hội Đảng. Vào thời điểm hiện nay, khi các Bộ, các ngành 

đã trình lên Nhà nước các chiến lược phát triển của ngành mình cho giai 

đoạn 2001 - 2010. Bởi vậy, việc đề xuất triển khai các dự án nghiên cứu về 

TF rất có thể không nhận được sự hưởng ứng cao của các bên hữu quan. 

Đây cũng là một khó khăn không nhỏ. 
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Như vậy, có thể nói, tại thời điểm hiện nay, để khởi sự các hoạt động nghiên 

cứu về TF, chúng ta đang có những khó khăn nhất định. ở đây, có thể có 2 khả 

năng lựa chọn: 

- Hoặc là, hãy tạm chờ để chuẩn bị các điều kiện cần thiết rồi mới triển khai 

các dự án TF. 

Người biên soạn: Ts. Nguyễn Văn Thu 
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